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I. GIỚI THIỆU CHUNG
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên rộng khắp các địa bàn trong cả nước. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Tổng Công ty đã từng bước khẳng định năng lực và trình độ công nghệ của mình qua các công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước.

Một số cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty:
· 19/11/1979: Lập Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV (nòng cốt là Công ty xây dựng thủy lợi 9 và các đơn vị thi công của Bộ Thủy lợi tăng cường). Đây chính là đơn vị tiền thân của Tổng Công ty.
· 1/1/1995: Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 01/TTg đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV thành Tổng Công ty Xây dựng 4.
· 05/09/2005: Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 theo Quyết định 2277/QĐ/BNN-ĐMDN.
· 31/07/2008: Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 1020/QĐ-TTg phê duyệt phương án và Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 điều chỉnh phương án cổ phần hóa Tổng Công ty thành Công ty Cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.
· 01/01/2009: Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Cổ phần (Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP).

· 28/11/2009: đã tiến hành ký kết bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 sang Doanh nghiệp Cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Vụ đổi mới Văn phòng Chính phủ và các bên giao, bên nhận.

Tổng Công ty đã đạt được một số thành tích trong quá trình phát triển của mình, nổi bật là:

· 2 Đơn vị Anh hùng Lao động

· 1 Anh hùng Lao động

· 5 Huân chương Lao động hạng nhất

· Huân chương độc lập hạng 2 năm 1987

· Huân chương độc lập hạng 1 năm 2009

· Trong bảng công bố xếp hạng các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ngày 29/11/2011 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP tiếp tục được chứng nhận xếp hạng là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và la một trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010
· Cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.
CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Tổng Công ty, trong lịch sử hình thành và phát triển của mình đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thực hiện các hạng mục công trình mang tính chiến lược trong lĩnh vực thủy lợi thủy điện. Tổng Công ty đã không ngừng hoàn thiện hơn nữa năng lực và chuyên môn, tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong thời kỳ mới để không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành.

	Hồ chứa Dầu Tiếng : Thi công toàn bộ đầu mối, kênh chính, kênh cấp 1 (1981-1985). Đập chính dài 1.100m, chiều cao lớn nhất 24m. Đập phụ dài 25,4km. 2 Cống lấp nước với tổng lưu lượng 176m3/s. 2 hệ thống kênh tưới chính và với tổng chiều dài 83,96km. Diện tích mặt hồ là 274km2, dung tích 1,5 tỷ m2 nước. Cung cấp nước tưới cho 170.000 ha đất nông nghiệp khu vực Tây Ninh, Long An, TP.HCM. Được bằng khen của Hội xây dựng Việt Nam trong đợt tuyển chọn công trình xây dựng tiêu biểu toàn quốc 1986-1987
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	Hồ chứa nước sông Quao – Bình Thuận :

Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1989 – 1996). Công trình tưới cho 8.120 ha. Đập chính là đập đất cao 40m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ 1.058m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao

	Cụm đầu mối Thạch Nham – Quảng Ngãi :

Thi công toàn bộ đầu mối (1987 – 1990). Công trình tưới cho 50.000 ha. Đập dâng là đập bê tông trọng lực dài 200m, chiều cao lớn nhất 27m. có lưu lượng tháo lũ tối đa là 16.200m3/s. Công trình được Hội xây dựng Việt Nam công nhận là Công trình chất lượng tiêu biểu của Thập kỷ 90.
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	Hồ chứa nước Azun hạ - Gia Lai : Thi công toàn bộ đầu mối và kênh chính (1990-1998). Công trình tưới cho 13.500ha. Đập chính là đập đất cao 36m, đập tràn có lưu lượng tháo lũ tối đa 1.237m3/s. Công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận là Công trình chất lượng cao.

	Cống đập Ba Lai – Bến Tre : Là công trình thủy lợi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, chặn một nhánh của sông Cửu Long nhằm ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng, cải tạo 115.000 ha trong đó có 88.500ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Châu Thành, Giồng Trôm, thị xã Bến Tre. Thi công 2000-2002, đập dài 554m, thi công bằng công nghệ đắp đất trong nước, chặn dòng bằng cừ thép và bao vải địa chất chứa đất. Cống có 10 cửa (8m x 7,2m).
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	Thủy điện Trị An – Đồng Nai : Thi công toàn bộ tuyến áp lực và ½ cửa nhận nước (1984-1987). Đập chính là đập đất đá hỗn hợp có chiều dài 420m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, chiều dài 150m với 8 khoang tràn x 15m. Nhiệm vụ chính của công trình là phát điện công suất lắp máy 400MW, điện lượng trung bình hàng năm 1,7 tỷ KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Đồng Nai vào mùa khô.

	Thủy điện Thác Mơ – Sông Bé : Thi công toàn bộ tuyến áp lực (1992-1995). Đập chính là đập đá hỗn hợp có chiều dài 460m, đập tràn là đập bê tông trọng lực, 4 khoang tràn 11m. Công trình phát điện với công suất lắp máy 150MW, điện lượng trung bình hàng năm 610 triệu KWH, cải thiện lưu lượng nước sông Bé vào mùa khô.
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	Thủy điện Quảng Trị : Tổng thầu xây lắp, trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2003-2007). Nhiệm vụ chính của công trình là điều tiết nước phục vụ tưới 12.281ha lúa, 1.600ha hoa màu, cấp nước sinh hoạt cho hạ lưu, giảm lũ cho hạ lưu và phát điện với công suất lắp máy 70MW, điện lượng trung bình hàng năm 260,52 triệu KWH. Đập chính là đập đá đổ bản mặt bê tông cốt thép lần đầu xây dựng tại Việt Nam.

	Thủy điện A Vương – Quảng Nam : Thi công đập chính và tràn xả lũ (2005-2008). Công trình phát điện với công suất lắp máy 210 MW và điện lượng trung bình hàng năm 815 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn RCC, đập thi công theo công nghệ RCC đầu tiên của nước ta với khối lượng khoảng 400.000 m3 bê tông.
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	Thủy điện Đồng Nai 3 – Đắk Nông : Tổng thầu xây lắp,  trực tiếp thi công đập chính và tràn xả lũ (2006-2010). Nhiệm vụ chính của công trình phát điện với công suất lắp máy là 180MW và điện lượng trung bình hàng năm là 607,1 triệu KWH. Đập chính là đập bê tông đầm lăn (RCC), dài 640m. Khối lượng bê tông đập chính và tràn là 1.147.000m3.

	
	


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY
Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty là:
· Xây dựng công trình thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu, công trình thủy công, thủy điện, đường giao thông, bến cảng, công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp.

· Sản xuất, khai thác và mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở), kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng và chất lượng xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

· Mua bán vật tư thiết bị phục vụ thủy lợi. Chế tạo, lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng, sữa chữa xe máy, máy thi công xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).

· Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng công trình, xây dựng (trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng). Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp. Khoan phụt xử lý, gia cố nền móng và thân công trình xây dựng.

· Đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề (không hoạt động tại trụ sở).
· Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đưa nguồn lao động, và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, du lịch quốc tế.
· Kinh doanh bất động sản.

Với đội ngũ các bộ quản lý và chuyên trách kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các công trình thủy lợi, thủy điện mang tầm cỡ Quốc gia, Tổng Công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác nghiên cứu, triển khai xây dựng như:

· Là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng thành công các công nghệ xây dựng tiên tiến như: đập bê tông trọng lực, đập bê tông bản mặt (CFRD) và đập bê tông đầm lăn (RCC). Công nghệ RCC này làm giảm thời gian thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.’
· Là đơn vị tiên phong xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện lớn như hồ Dầu Tiếng, thủy điện Trị An, thủy điện Thác Mơ, thủy điện A Vương và các công trình đang được thi công khác.

MỘT SỐ DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013
Hiện nay Tổng Công ty đang thực hiện việc xây dựng các hạng mục trong các dự án mang tầm Quốc gia như sau:
	CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG
Tổng thầu xây lắp, năm 2013 đạt sản lượng 18,081 tỷ đồng
	[image: image11.jpg]




	[image: image12.jpg]



	CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2
Tổng thầu xây lắp, Năm 2013, chi nhánh miền Trung đạt giá trị sản lượng 46,933 tỷ đồng  đạt 103% cả năm 

	
	

	CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TẢ TRẠCH
Tổng công ty trực tiếp thi công Giá trị sản lượng cả năm 2013 đạt 123,3 tỷ đồng.
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Hoạt động kinh doanh: Năm 2014 Tổng công ty xác định vẫn còn khó khăn nhất là công ăn việc làm do nhà nước vẫn cắt giảm đầu tư công nhưng cũng có nhiều điều kiện thuận lợi công tác quản lý của Tổng công ty bước đầu đi vào nề nếp, cơ chế hoạt động của Tổng công ty cổ phần đã được cán bộ công nhân trong Tổng công ty đã được quán triệt và vận dụng một cách hài hòa. Năm 2014 chúng ta phải tập trung vào chỉ đạo điều hành tổ chức thi công, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng đặc biệt là 2 công trình Sông Bung 2 và dự án Hải Phòng.

Tập trung quyết toán bàn giao các công trình, tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn để giảm lãi vay ngân hàng.

Tăng cường và tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc, mở rộng hình thức tìm kiếm việc làm nhằm phát huy hết thiết bị và năng lực của Tổng công ty.

Các dự án bất động sản 4A và 4B căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện trên cơ sở phải đảm bảo mục tiêu an toàn về tài chính của dự án. Tổ chức khai thác kinh doanh văn phòng TCT thật hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính và tăng trưởng hợp lý. Xây dựng ổn định và ngày càng phát triển thương hiệu của Tổng công ty.

Về công tác quản lý : quán triệt nguyên tắc phải quản lý được, ổn định mới mở rộng và phát triển thêm, công tác quản lý tài chính phải đảm bảo nguyên tắc có thu mới có chi, có vay phải có trả, chi phải có nguồn.

Các quy định quy chế của Tổng công ty phải được thực thi nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công tác quản lý đặc biệt là kỷ luật quản lý về tài chính, phải thật chặt chẽ đúng theo các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, minh bạch để điều hành đảm bảo cấp trên quản lý được, cấp dưới chủ động có động lực để thi công hoàn thành các mục tiêu tiến độ, đảm bảo hiệu quả lợi ích của Tổng công ty, của nhà đầu tư và của người lao động.

Công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng phải phân công rõ trách nhiệm cá nhân, cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo môi trường cơ chế minh bạch để người có năng lực, có trách nhiệm, có điều kiện phát huy khả năng của mình .

Quản trị Tổng Công ty: Tổng Công ty tiếp tục thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế về quản trị, quản lý, phân công cụ thể chế độ, trách nhiệm của từng phòng ban, cá nhân; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát toàn Tổng Công ty. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc quản lý hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, phát triển bền vững.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thông qua các vấn đề được quy định theo Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Là cơ quan quản trị cao nhất của Tổng Công ty. HĐQT gồm 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. HĐQT có các nhiệm vụ đề ra chiến lược phát triển, định hướng và giám sát ban Tổng Giám đốc thực hiện và các quyền được quy định trong Điều lệ và Pháp luật hiện hành.
BAN KIỂM SOÁT
Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, ban giám đốc. Giám sát việc thực hiện quy trình nội bộ, kiểm tra việc lập sổ sách, báo cáo tài chính và kiểm toán và các hoạt động khác quy định của điều lệ Tổng Công ty và Pháp luật hiện hành.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	


	

	

	

	



BAN KIỂM SOÁT
Bà Sầm Thị Thu Hương
Trưởng Ban kiểm soát
Sinh năm 1961
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Bà có nhiều kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán, đã từng giữ chức vụ phó phòng tài chính kế toán TCT nhiều năm.
Ông Đào Anh Tuấn
Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Đào Anh Tuấn có kinh nghiệm làm việc cho Tổng Công ty, với chuyên môn về kinh tế sẽ đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty.
Ông Lê Tiến Luận
Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (kế toán, kiểm toán)
Ông hiện đang công tác tại Ban Tài chính, tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, kiêm thành viên ban kiểm soát của Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
	

	

	

	


	
	


II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2013 HĐQT xác định vẫn còn nhiều khó khăn và căng thẳng nhất là công ăn việc làm do một số dự án công trình vẫn bị đình hoãn không có vốn, chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công, một số công trình lớn Tổng công ty thi công đi vào giai đoạn hoàn thiện, quyết toán, bàn giao … thời tiết mưa bão biến đổi bất thường .

Trong bối cảnh này HĐQT xác định chỉ đạo :

· Ưu tiên tập trung tổ chức thi công ở các công trình có vốn (Tả Trạch, Sông Bung 2, Dự án Hải Phòng) đảm bảo mục tiêu tiến độ, sản lượng và hoàn thành bàn giao một số công trình để quyết toán thu hồi vốn và tiền bảo hành (Đồng Nai 3, Cửa Đạt, Sông Tranh 2, Krong Buk hạ, Đambri …)

· Tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn ở các công trình để giảm lãi vay ngân hàng. Đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính và tăng trưởng hợp lý của Tổng công ty.

· Tăng cường và tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc, mở rộng hình thức liên doanh, liên kết để đấu thầu tìm kiếm việc làm nhằm phát huy hết năng lực, thiết bị của Tổng công ty.

· Xây dựng hoàn chỉnh cơ chế quản lý phù hợp, minh bạch để quản lý, điều hành, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của nhà đầu tư và của người lao động .

· Tập trung tổ chức kinh doanh khai thác cho thuê hết diện tích còn lại văn phòng Tổng công ty.

Năm 2013 trong điều kiện tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế cả nước đặc biệt là trong ngành xây dựng, nhưng với sự chỉ đạo điều hành cụ thể sát sao của lãnh đạo Tổng công ty cùng với sự cố gắng của các đơn vị, người lao động trong toàn Tổng công ty nên các công trình của Tổng công ty đảm nhận thi công đã đảm bảo các mục tiêu tích nước, phát điện, vượt lũ an toàn, một số công trình hoàn thiện bàn giao đúng tiến độ được chủ đầu tư phê duyệt. Tổng công ty vẫn giữ được ổn định và an toàn về tài chính, không có nợ xấu, nợ quá hạn, công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn ở các công trình cuối năm 2013 có nhiều cố gắng đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên năm 2013 vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý, điều hành cần phải rút kinh nghiệm như :

· Công tác đấu thầu tìm việc chưa đạt yêu cầu

· Chưa đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thi công ở một số công trình chưa tốt.

· Công tác quản lý, kiểm tra chưa tốt, các đơn vị báo cáo số liệu chưa chính xác kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh.

· Các quy chế, quyết định quản lý của Tổng công ty đầy đủ nhưng công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế, chưa nghiêm túc.

Năm 2013 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đã thực hiện xong việc chuyển trường Cao đẳng nghề cơ giới thủy lợi thuộc Tổng công ty về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn theo đúng nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua và bán đấu giá thành công số cổ phần nhà nước nắm giữ khi chuyển trường về trực thuộc Bộ.

Mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh năm 2013 gặp rất nhiều khó khăn nhưng với cố gắng vươn lên của các đơn vị và sự phối hợp quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGĐ trong từng giai đoạn đã có những chủ trương giải pháp kịp thời chỉ đạo các đơn vị công trường thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 :

	· STT
	· Các chỉ tiêu
	· ĐVT
	· Kế hoạch 2013
	· Thực hiện 2013

	· 1
	· Doanh thu TCT XDTL4 – CTCP
	· Tỷ đồng
	· 650,000
	· 737,748

	· 2
	· Lợi nhuận trước thuế
	· Tỷ đồng
	· 22,785
	· 28,986

	· 3
	· Lợi nhuận sau thuế
	· Tỷ đồng
	· 17,089
	· 22,743

	· 6
	· Cổ tức
	· %
	· 7 - 8
	· 7

	· 7
	· Nộp NSNN (có VAT)
	· Tỷ đồng
	· 16,140
	· 37,781


Đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty đã cùng đồng sức đồng lòng trong quản lý điều hành và thi công trong thời gian vừa qua.

2/ Hoạt động của HĐQT năm 2013

Năm 2013 các thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình, ngoài ra đã tích cực hỗ trợ công tác điều hành trong quản lý và hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

HĐQT đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ra nghị quyết đại hội, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2013, thông qua tờ trình  phân phối lợi nhuận năm 2012. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát, thông qua tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I, thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo thông tư 121/2012-TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2013.

Năm 2013 HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường 8 phiên để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị phòng ban của Tổng công ty để nắm bắt, kiểm soát, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định phù hợp với từng giai đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành thực thi và hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng kiểm tra, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh, HĐQT  quản lý và chỉ đạo thường kỳ, đột xuất các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các thành viên kiêm nhiệm, tham gia trực tiếp các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý.

Qua kiểm tra giám sát thấy rằng bộ máy điều hành của Tổng công ty đã thực hiện tốt các nghị quyết chỉ đạo của HĐQT, các quy chế về quản lý, điều hành của Tổng công ty đã đầy đủ nhưng công tác tổ chức thực hiện ở các đơn vị, công trình chưa nghiêm túc, báo cáo chưa trung thực cần phải rút kinh nghiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quyết liệt hơn.

Năm 2013 theo số liệu báo cáo một số đơn vị sản xuất kinh doanh còn bị lỗ cần phải quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh ở các đơn vị 

Về công tác tổ chức, quản lý năm 2013 : HĐQT đã họp và ra nghị quyết thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư ra bên ngoài của Tổng công ty khi có điều kiện và sẽ xem xét cụ thể đối với từng đơn vị theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Thống nhất bán hết cổ phần của Tổng công ty nắm giữ ở 2 đơn vị : Công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu và Công ty cổ phần xây dựng 48. Đến nay đã thực hiện bán hết cổ phần của Tổng công ty nắm giữ tại công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu.

Năm 2013 HĐQT đã họp thống nhất và ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn 01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.

3/ Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 :

Năm 2013 tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS (chuyên trách và kiêm nhiệm) vẫn hưởng chung cùng quỹ lương của văn phòng Tổng công ty.

Tổng tiền lương và thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2013 là : 1.453.536.042 đồng

Trong đó : HĐQT là : 1.115.636.469 đồng


               BKS là : 337.899.573 đồng

II/ Định hướng chiến lược cho năm 2014 và các năm tiếp theo :

Năm 2014 Tổng công ty xác định vẫn còn khó khăn nhất là công ăn việc làm do nhà nước vẫn cắt giảm đầu tư công nhưng cũng có nhiều điều kiện thuận lợi công tác quản lý của Tổng công ty bước đầu đi vào nề nếp, cơ chế hoạt động của Tổng công ty cổ phần đã được cán bộ công nhân trong Tổng công ty đã được quán triệt và vận dụng một cách hài hòa. Năm 2014 chúng ta phải tập trung vào chỉ đạo điều hành tổ chức thi công, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng đặc biệt là 2 công trình Sông Bung 2 và dự án Hải Phòng.

Tập trung quyết toán bàn giao các công trình, tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn để giảm lãi vay ngân hàng.

Tăng cường và tập trung cho công tác đấu thầu tìm việc, mở rộng hình thức tìm kiếm việc làm nhằm phát huy hết thiết bị và năng lực của Tổng công ty.

Các dự án bất động sản 4A và 4B căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện trên cơ sở phải đảm bảo mục tiêu an toàn về tài chính của dự án. Tổ chức khai thác kinh doanh văn phòng TCT thật hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác quản lý kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài chính và tăng trưởng hợp lý. Xây dựng ổn định và ngày càng phát triển thương hiệu của Tổng công ty.

Về công tác quản lý : quán triệt nguyên tắc phải quản lý được, ổn định mới mở rộng và phát triển thêm, công tác quản lý tài chính phải đảm bảo nguyên tắc có thu mới có chi, có vay phải có trả, chi phải có nguồn.

Các quy định quy chế của Tổng công ty phải được thực thi nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công tác quản lý đặc biệt là kỷ luật quản lý về tài chính, phải thật chặt chẽ đúng theo các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, minh bạch để điều hành đảm bảo cấp trên quản lý được, cấp dưới chủ động có động lực để thi công hoàn thành các mục tiêu tiến độ, đảm bảo hiệu quả lợi ích của Tổng công ty, của nhà đầu tư và của người lao động.

Công tác cán bộ là cực kỳ quan trọng phải phân công rõ trách nhiệm cá nhân, cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo môi trường cơ chế minh bạch để người có năng lực, có trách nhiệm, có điều kiện phát huy khả năng của mình .

Căn cứ tình hình điều kiện thực tế hiện nay và cân đối năng lực hiện tại của Tổng công ty, HĐQT thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

· Doanh thu Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP dự kiến :  550 tỷ đồng 

· Lợi nhuận trước thuế : 22,5 tỷ đồng

· Lợi nhuận sau thuế : 16,875 tỷ đồng

· Cổ tức : 6 – 7%

· Nộp ngân sách nhà nước : 27,654 tỷ đồng

Để đạt được những chỉ tiêu trên HĐQT sẽ tiếp tục cùng Ban TGĐ nỗ lực hết sức mình trong việc tổ chức, điều hành thực hiện chiến lược phát triển TCT, tăng cường hơn nữa công tác quản trị, kiểm tra, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo đạt hiệu quả sản xuất cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, đảm bảo hiệu quả của các dự án đầu tư.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẦN I – THỰC HIỆN NĂM 2013

A. Đánh giá chung
 I. Thuận lợi:

- Trong năm 2013 Tổng công ty có các công trình gối đầu như Công trình Thủy điện Sông Bung 2, Công trình Tả Trạch…vaãn đảm bảo được kế hoạch sản lượng.

- Tại các công trình Tổng công ty thi công trong năm 2013, cơ sở hạ tầng như đường thi công, lán trại phụ, lực lượng thi công như xe máy thiết bị đã tập kết đầy đủ nên việc triển khai thi công hoàn toàn thuận lợi đảm bảo được các mốc tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư như : vượt lũ công trình Tả Trạch, bàn giao công trình Krong buk hạ
- Được sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn của các Chủ đầu tư nên việc thanh toán giải ngân trong năm 2013 tương đối tốt (trừ Công trình Sông Bung 4A).

- Chủ đầu tư tạo điều kiện và phối hợp tốt nên công tác quyết toán tại Công trình Đồng Nai 3, Công trình Cửa Đạt: Cơ bản đáp ứng về tiến độ và giá trị quyết toán.

II. Khoù khaên:

- Một số công trình cùng ở thời điểm hoàn thiện bàn giao cho Chủ Đầu tư được thanh toán như: Đồng Nai 3, Sông Tranh 2, Sông Bung 4A, Ñaék Roà…neân khối lượng thực hiện không nhiều, chủ yếu là công tác hoàn thiện nên doanh thu không đáng kể.

- Ảnh hưởng của tình hình tài chính khó khăn, vốn đầu tư thắt chặt. Do vậy vốn thanh toán từ Chủ Đầu tư một số dự án rất chậm như: Sông Bung 4A, Sông Bung 2 (từ tháng 6 đến tháng 11/2013 do chuyển Chủ đầu tư từ EVN sang Genco2) nên việc thanh toán giải ngân chậm so với kế hoạch đề ra.

- Các Chi Nhánh, Đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thi công các Công trình chưa chủ động, chưa tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao, công tác quản lý còn hạn chế.

B. Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch SXKD Năm 2013

I) GTSL thực hiện năm 2013:

    (Đơn vị tính: Triệu đồng)

	CÁC ĐƠN VỊ
	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG 

	
	Thực Hiện

 2013 
	Kế Hoạch

Năm 2013   
	Tỷ lệ (%)

	TOÀN TỔNG CÔNG TY XDTL4
	888.440
	1.011.957
	88%

	I. Tổng Công Ty XDTL4-CTCP :
	374.783
	463.390
	81%

	1- Chi Nhánh Miền Nam
	124.382
	158.603
	78%

	 - Công trình Đambri – Đập Phụ
	1.089
	1.488
	73%

	 - Công trình Tả Trạch
	123.293
	157.115
	78%

	2- Chi Nhánh Miền Trung 
	122.460
	160.057
	77%

	 - Công trình Sông Tranh 2
	7.970
	7.970
	100%

	- Công trình Sông Bung 4A
	34.990
	34.990
	100%

	- Coâng trình TÑ Soâng Bung 2
	79.500
	118.277
	67%

	3- Chi nhaùnh Taây Nguyeân
	74.106
	74.204
	100%

	- Coâng trình TÑ Soâng Bung 2 
	46.933
	45.759
	103%

	- Công trình Kroâng Buùk Hạ
	15.001
	15.001
	100%

	- Công trình Đồng Nai 3
	12.172
	13.444
	91%

	- Công trình Thủy điện Vĩnh Sơn 3
	-
	-
	-

	- Dự án Thủy lợi Tân Mỹ
	-
	-
	-

	4- Chi Nhánh Miền Bắc
	22.922
	33.776
	68%

	- CT xử lý nước thải H.Phòng 
	18.081
	28.390
	64%

	- Kênh Bắc (K3+870– K4+100)- Cửa Đạt
	4.841
	5.386
	90%

	5- Công ty TVXD
	10.025
	14.000
	72%

	- Công tác thí nghiệm trên các CT
	2.573
	3.850
	67%

	- Công tác khoan phụt - Các CT
	7.452
	10.150
	73%

	6- Xí nghiệp Kho vận
	5.110
	5.000
	102%

	7- Cho thuê VP Thủy lợi 4
	1.028
	-
	-

	8- Các HĐ TCT ký giao cho các ĐV
	14.750
	17.750
	83%

	- Công trình Đắk Rồ (Cty 43)
	1.700
	6.000
	28%

	- Công trình Thủy Điện ĐamBri (Cty 43)
	13.050
	11.750
	111%

	II. Các Công ty con:  
	127.982
	226.770
	56%

	- Cty CP cung ứng LÑDVXDTL
	20.677
	27.900
	74%

	- Công ty CP.BĐS – Thủy Lợi 4A
	107.305
	198.870
	54%

	- Công ty CP. BĐS - Thuỷ lợi 4B
	-
	-
	-

	III. Các đơn vị Liên Kết 
	167.302
	130.017
	78%

	- Công ty cổ phần XD 43
	164.978
	127.720
	129%

	- Công ty CPXD42
	2.324
	2.297
	101%

	IV. Các đơn vị đầu tư Tài chính dài hạn khác
	190.409
	181.530
	95%

	- Công ty CPXD41
	40.912
	35.459
	115%

	- Công ty CPXD48
	44.383
	50.000
	89%

	- Công ty CP-Cơ khí Bình Triệu
	105.114
	96.071
	109%

	V. Các đơn vị Liên kết Tự Nguyện  
	40.714
	28.000
	145%

	- Công ty CPXD 46
	40.714
	28.000
	145%


         (GTSL toàn công ty đã trừ đi giá trị các HĐ do TCT ký giao cho các đơn vị (Mục 8) là: 14,75 tỷ đã được thống kê trong phần sản lượng của các đơn vị trực thuộc)    

II. Các mục tiêu đã thực hiện trên các Công Trường chính : 
 1. Công Trình Tả Trạch:   (Chỉ tính phần khối lượng của TL4)

    GTSL Thực hiện năm 2013 :

     GTSL thực hiện toàn Công trình: 124,393 tỷ/ KH: 157,765 tỷ - đạt 79%

                Trong đó:  - CN.Miền Nam : 123,293 tỷ/KH: 157,115 tỷ - đạt 78%

                                              - Công ty TVXD: 1,1 tỷ)

              Khối lượng chính thực hiện trong naêm 2013:

- Đắp khối Thượng lưu: 232.924 m3 /KH: 220.431m3 – Đạt 106%

- Đắp khối lõi : 173.411 m3 /KH: 166.955 m3 – Đạt 104%

- Đắp khối Hạ lưu : 479.276 m3 /KH: 462.220 m3 – Đạt 104%

- Đắp dăm, cát, sỏi lọc : 49.749 m3 /KH: 46.210 m3 – Đạt 93%

- Bê tông mái TL + Tường chắn sóng: 8.032 m3/KH:9.119m3 – Đạt 88%

       - Lắp đặt thiết bị quan trắc : 36 TB

- Mục tiêu đã đạt được: Thi công đắp đập đến cao trình thiết kế, đưa công trình vào chống lũ chính vụ năm 2013 theo thiết kế (30/08/2013).
- Các công việc không đạt yêu cầu : công tác sản xuất vật liệu và việc giải quyết các tồn tại vướng mắc chưa được tháo gỡ, hệ thống quan trắc. 

- Công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng thực hiện với  Chủ đầu tư chậm, chưa đạt yêu cầu.

2. Công Trình Thủy Điện Sông Bung 2

      GTSL Thực hiện năm 2013 : 132,896 tỷ/KH: 165,036 tỷ - Đạt 81%

         (CN. Miền Trung : 79,5 tỷ, CNTN: 46,93 tỷ, TVXD: 1,463 ty; Cty 43: 5 tỷ)
- Đào đá các loại:   551.043m3/KH: 518.289 m3 - Đaït 106%

                          (CNMT: 314.540 m3; CNTN: 236.503 m3) 

- Bê tông các loại: 9.282 m3/KH.2013: 22.732 – Đạt 41%

- Khoan phụt gia cố và chống thấm nền:2.920 md/KH.2013: 3.430md – Đạt 85%

- Đắp đá đập dâng:  78.462 m3/KH.2013: 150.000 m3- Đạt 52% 

                    (CNMT: 39.874 m3; CNTN: 38.588 m3) 

- Bóc tầng phủ mỏ đá (CNTN): 94.812 m3/KH.2013: 180.000 m3 –Đạt 53%

                             (CNMT: 52.826 m3; CNTN: 41.986 m3) 

Mục tiêu đạt được : Cơ bản hoàn thành công tác đào đất, đá hố móng Đập tràn đáp ứng tiến độ của Chủ Đầu tư.
Các công việc chưa đạt yêu cầu :
- Công tác thi công bê tông và gia cố mái
- Giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thi công với Chủ đầu tư chưa được kịp thời: Hồ sơ bù lẹm bê tông, các khối lượng và giá trị phát sinh của gia cố mái, đào đá trữ.

 3. Công Trình – Dự án nước thải Hải Phòng
              GTSL thực hiện năm 2013: 18,081 tyû/KH: 28,39 tỷ -  Đạt 64%

   1- Hạng Mục cống hộp, cống tròn, trạm bơm Thượng Lý: (GTSL : 5,049 tỷ)

   2- Hạng mục Hồ  Trại Chuối (1&2) + Cống hộp + Trạm bơm: (GTSL: 8,38 tỷ)

   3- Hạng mục Cống hộp Trại Lẻ : (GTSL: 3,747 tỷ)

   4- Công việc chung : (GTSL: 0,82 tỷ)

- Không đạt tiến độ hạng mục Cống hộp Thượng Lý.

- Tổ chức bộ máy thi công còn lúng túng, chưa chủ động, sự phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật, vật tư, kế hoạch không chặt chẽ, phụ thuộc nhiều vào các nhà thầu phụ, chưa chủ động xây dựng lực lượng trực tiếp thi công của Chi nhánh.

- Công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ Đầu tư còn yếu.

 Các nguyên nhân ảnh hưởng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.

1. Nguyên nhân khách quan:
- Tình hình thời tiết từ tháng 9 trở đi mưa bão nhiều, ở Miền Trung và  Miền Bắc  ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thi công (cơn bão số 8,11,14).

- Công tác đền bù, bàn giao mặt bằng của Chủ đầu tư chậm như Dự án nước thải Hải Phòng.

- Ảnh hưởng sạt trượt vai phải đập tràn – Công trình Sông Bung 2 phải tạm dừng thi công chờ xử lý.

- Thay đổi chủ thể hợp đồng từ EVN sang Genco 2  ở công trình Sông Bung 2, từ EVN sang Genco 1 ở Công trình Sông Tranh 2, Đồng Nai 3 dẫn đến một thời gian dài Chủ đầu tư mới hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai công tác nghiệm thu thanh toán và giải ngân.

- Công tác phê duyệt bản vẽ thi công, biện pháp thi công, những phát sinh thay đổi thiết kế của Chủ đầu tư không kịp thời: Công trình Hải Phòng, Sông Bung 2.
2. Nguyên nhân chủ quan:
- Giám đốc các Chi nhánh vẫn chưa thật sự tổ chức triển khai quyết liệt, nghiêm túc các nội dung Chỉ đạo của Tổng Công ty trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quí và nghị quyết HĐQT.

-Việc thực hiện các quy định, quy chế của Tổng công ty còn hạn chế và việc giải quyết các vướng mắc tồn tại trong quá trình thi công còn lúng túng chưa kịp thời.

- Tổ chức thi công còn bị động.

- Công tác sửa chữa máy móc thiết bị chưa chủ động và kịp thời.

- Tình hình đấu thầu, tìm kiếm công trình mới gặp nhiều khó khăn, đã tham gia đấu thầu nhiều công trình nhưng kết quả chưa trúng thầu dự án mới nào, mặc dù đã cố gắng chiết giảm giá tối đa trong điều kiện thực tế hiện nay (như công trình Ngàn Trươi giảm tới 35% ->38% giá dự toán).

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được năm 2013:

Các Chỉ tiêu kinh tế năm 2013:       

Doanh thu Tổng Công Ty XDTL4–CTCP năm 2013:   737,748 tỷ đồng                          

- Lợi nhuận trước thuế                                                  :  28,986 tỷ đồng
                                                                                         
- Lợi nhuận sau thuế                                                     :  22,743 tỷ đồng      

- Cổ tức                                                                          :  7%
  

- Nộp ngân sách nhà nước:                                             37,781 tỷ đồng    

PHẦN II -  KẾ HOẠCH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM

I. GTSL kế hoạch  năm 2014: 

                                                                                               (Xem chi tiết phụ lục):

	CÁC ĐƠN VỊ
	Kế hoạch Năm 2014

	TOÀN TỔNG CÔNG TY XDTL4
	1.001.354

	I. Tổng Công Ty XDTL4-CTCP :
	504.230

	1- Chi Nhánh Miền Nam
	90.551

	 - Nhà máy Formosa
	30.928

	 - Công trình Tả Trạch
	34.623

	-  Dự kiến đấu thầu
	25.000

	2- Chi Nhaùnh Mieàn Trung 
	197.520

	 - Coâng trình Soâng Tranh 2
	-

	- Coâng trình Soâng Bung 4A
	-

	- Coâng trình TÑ Soâng Bung 2
	197.520

	3- Chi nhaùnh Taây Nguyeân
	99.422

	- Coâng trình TÑ Soâng Bung 2
	47.406

	- Công trình Đồng Nai 3
	2.016

	- Công trình Thủy điện Tân  Mỹ
	30.000

	- Coâng trình Vĩnh Sơn 
	20.000

	4- Chi Nhaùnh Mieàn Baéc
	95.357

	- CT xử lý nước thải H.Phòng
	95.357

	5- Công ty TVXD
	12.300

	- Công tác thí nghiệm trên các CT
	4.900

	- Công tác khoan phụt - Các CT
	7.400

	6- Xí nghiệp Kho vận
	5.000

	7- Cho thuê VP Thủy lợi 4
	4.080

	II. Các Công ty con:  
	208.072

	- Cty CP cung ứng LÑDVXDTL
	20.100

	- Công ty CP.BĐS – Thủy Lợi 4A
	102.972

	- Công ty CP. BĐS - Thuỷ lợi 4B
	-

	- Dự kiến đấu thầu
	85.000

	III. Các đơn vị Liên Kết
	129.485

	- Công ty cổ phần XD 43
	77.823

	- Công ty CPXD42
	1.662

	- Dự kiến đấu thầu
	50.000

	IV. Các đơn vị đầu tư Tài chính dài hạn
	159.567

	- Coâng ty CPXD 41
	51.000

	- Coâng ty CPXD48
	58.567

	- Dự kiến đấu thầu
	50.000


CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2014 (dự kiến) 
- Doanh thu dự kiến Tổng Công Ty XDTL4 –CTCP : 550 tỷ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế :                            22,5 tỷ đồng        



- Thuế thu nhập doanh nghiệp:               5,625 tỷ đồng    

         

- Lợi nhuận sau thuế :                            16,875 tỷ đồng         



- Cổ tức:                                        dự kiến từ 6% đến 7%      

- Nộp ngân sách :                                   27,654 tỷ đồng
 II. Các mục tiêu kế hoạch thực hiện trong năm 2014

1. Các công trình phải tập trung thi công năm 2014

  * Công Trình Tả Trạch: Thường xuyên đôn đốc, giải quyết các vướng mắc kịp thời tại công trường để đơn vị thi công lắp đặt thiết bị quan trắc hoàn thành tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư cơ bản hoàn thành vào 30/06/2014. Bàn giao công trình quý 4/2014.

  * Công trình Sông Bung 2

     + Đối với Chi Nhánh Miền Trung:

- Chủ đầu tư đã phê duyệt hồ sơ thiết kế xử lý sạt trượt ngày 24/02/2014. Tiến độ phê duyệt phải hoàn thành trước 30/08/2014. Chi nhánh Miền Trung phối hợp với Công ty TVXD, tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3 ca/ ngày để đạt mục tiêu trên. 

- Giải quyết các vướng mắc tồn tại kịp thời tại công trình để thi công đảm bảo tiến độ và thanh toán kịp thời.

- Nhanh chóng bổ sung và tập trung cho công tác sản xuất vật liệu, củng cố và sửa chữa trạm bê tông ổn định, tập trung nhân lực, tổ chức thi công công tác bê tông trong năm 2014 đảm bảo cường độ 3.000m3/thaùng. Đảm bảo mục tiêu 31/12/2014 bàn giao đập tràn cho Đơn vị lắp đặt thiết bị cô khí thủy công.

  * Đối với Chi nhánh Tây Nguyên tại Sông Bung 2:

Chi nhánh Tây Nguyên tập trung vào vào công tác khai thác mỏ để đắp đá đập chính, hoàn thành đào hố xói đập tràn, làm việc với Công ty Cơ Điện để giao mặt bằng đắp đá theo Hợp đồng, chủ động trong công việc.

* Công Trình Hải Phòng:

- Bám sát Chủ đầu tư để được bàn giao mặt bằng kênh Ba Tổng trong tháng 4/2014.

- Triển khai ngay các hạng mục khác khi Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

- Làm việc với Chủ đầu tư để đủ cơ sở pháp lý mua Bơm cổng, thi công hoàn thành cống hộp Thượng lý năm 2014.

- Phát huy công tác đúc cọc của hạng mục Trại lẻ.

2. Các công trình hoàn thành và bàn giao

2.1. Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 3

- Công tác bê tông gia cố hạ lưu Đập Tràn: Hoàn thàng trong tháng 3/2014.

- Quyết toán giai đoạn 2 xong trước 30/04/2014.


2.2. Công Trình Thủy Điện Sông Tranh 2

Tập trung thực hiện và hoàn thành công tác hoàn công, dự toán chi tiết và quyết toán Công trình theo kế hoạch yêu cầu của Chủ đầu tư: quyết toán giai đoạn 1 hoàn thành 30/06/2014, giai đoạn 2 hoàn thành 30/10/2014.

2.3. Công Trình Thủy Điện Đambri:


       Hoàn thành toàn bộ công trình và Tổng bàn giao, quyết toán với Chủ đầu tư.

2.4. Công Trình Đắk Rồ: (ĐV  thi công: Công Ty CPXD 43)

Hoàn thành các tồn tại để bàn giao đợt 1 cho Chủ đầu tư.

2.5. Công Trình  Cửa Ñạt:


- Tiếp tục nghiệm thu các công việc hoàn thành với Chủ đầu tư các hạng mục còn lại  trước 30/04/2014.

2.6. Công Trình Krông Buk – Hạ:

 - Đã hoàn thành công trình, đang tiến hành nghiệm thu thanh quyết toán công trình, mục tiêu hoàn thành trong năm 2014.

3. Các Công Trình bàn giao đưa vào sử dụng.

* Dự Án Văn Phòng Tổng Công Ty
- Mục tiêu: Đưa vào khai thác (cho thuê) 100% diện tích xây dựng trước 30/06/2014.

* Dự án chung Cư Cao Ốc – Công Ty BĐS Thủy Lợi 4A:

- Đã đưa vào sử dụng lô C.

- Tập trung hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng trong tháng 06/2014. 

* Dự Án Bất Động Sản Quận 9 – Công ty BĐS 4B

Tiếp tục hoàn thành các thủ tục cần thiết 
để sớm triển khai công việc của Công ty BĐS.4B

 4. Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm 

Theo kế hoạch năm 2014 với GTSL cả năm của Tổng Công Ty XDTL4 –CTCP : 504,230 tỷ. Để đảm bảo công việc gối đầu cho các năm sau nên công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm phải được quan tâm hàng đầu:

- Tiếp tục theo dõi về 2 gói thầu nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn 3 và gói thầu Thuỷ Lợi Tân Mỹ – Ninh Thuận để khi có vốn sẽ ký Hợp đồng và triển khai thi công.

- Tiếp cận các dự án giao thông, chống biến đổi khí hậu để tham gia đấu thầu như 22 Dự Án mở rộng Quốc lộ 1A; 7 Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính Phủ giai đoạn 2014-2016 tại Quyết định số 2426/QĐ-TT ngày 12/12/2013 và một số Dự án khác.

- Tiếp cận đấu thầu: Công trình Thủy điện Đa Nhim mở rộng trong Qúi 2/2014, Công trình Krông Bách Thượng.

- Tiếp tục đấu thầu tìm kiếm công việc cho năm 2014 và các năm tới bằng các hình thức:

+ Liên doanh, liên kết các nhà thầu trong và ngoài nước.

+ Làm thầu phụ trọn gói đối với các công trình ngoài ngành như công trình giao thông để nâng cao năng lực, kinh nghiệm. 

+ Mở ra hướng làm Chủ đầu tư các ngành nghề truyền thống (CT thủy lợi, thủy điện nhỏ).

+ Tìm giải pháp công nghệ mới để giảm giá thành.

+ Củng cố tổ chức, bổ sung nhân lực tăng cường cho công tác đấu thầu.
+ Tổng công ty đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đấu thầu tìm việc trong năm 2014, đã phân công cụ thể cho các đơn vị theo bám các gói thầu, dự án.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM (2014 – 2018  )         

1- Mục tiêu tăng trưởng về sản lượng:
	NỘI DUNG
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	- GTSL toàn TCT (triệu ñ )
	1.001.354
	1.005.639
	1.025.422
	1.057.675
	1.102.975

	+ GTSL  CTy con và Các công ty liên kết, liên doanh
	497.124
	500.198
	509.980
	532.350
	552.440

	+ GTSL tự làm       (triệu đ)
	504.230
	505.441
	515.442
	525.325
	550.535

	- Doanh thu (triệu đ)
	550.000
	524.000
	    534.000
	542.000
	565.000


2- Các công trình hiện có và dự kiến đấu thầu tham gia thi công

	NỘI DUNG
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	I- GTSL Các CT hiện có: (triệu đ)
	453.906
	314.939
	223.857
	217.429
	

	1. Công trình Sông Bung 2
	244.926
	84.582
	
	
	

	2. Coâng trình Hải Phòng
	95.357
	95.357
	95.357
	88.929
	-

	3. Coâng trình Tả Trạch
	34.623
	-
	-
	-
	-

	4. Coâng trình Formosa
	29.000
	-
	-
	-
	-

	5. Coâng trình Vĩnh Sơn
	20.000
	135.000
	
	
	

	6. Coâng trình Tâaân Mỹ
	30.000
	-
	128.500
	128.500
	

	7. Dự án BĐS – Quận 9
	
	
	
	
	

	II. Dự kiến đấu thầu :
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	T.công dự kiến đấu thầu(triệu đ)
	547.448
	690.700
	801.565
	840.246
	1.102.975

	1.Dư ïaùn choáng ngaâp Tp 
	
	
	101.565
	110.246
	202.975

	2. Công trình thủy lợi
	247.448
	310.700
	300.000
	330.000
	420.000

	3. Các công trình thủy điện
	150.000
	180.000
	200.000
	200.000
	200.000

	a. Thủy điện trong nước
	150.00
	180.000
	200.000
	200.000
	200.000

	b. Thủy điện ngoài nước
	0
	0
	0
	0
	0

	4.Các công trình giao thông
	150.000
	150.000
	150.000
	150.000
	200.000

	5.Xây dựng dân dụng
	
	50.000
	50.000
	50.000
	80.000


III. Các giải pháp chủ yếu để đạt các mục tiêu đề ra

1. Tập trung thi công các Công trình trọng điểm:

- Thực hiện các quy định có hiệu lực trong năm 2014: Quy định về tổ chức và hoạt động tại Công trình Tả Trạch, Sông Bung 2 và Công trình Hải Phòng.

- Tập trung nguồn vốn, cung ứng vật tư, năng lực sửa chữa xe máy, thiết bị cho Công trường.

- Tận dụng các thiết bị sẵn có, giảm thiểu tối đa các thuê mướn ngoài.

2. Thu hồi vốn và giảm lãi vay:
Tập trung thu hồi vốn từ Chủ đầu tư để trả nợ vay phục vụ cho sản xuất thi công để giảm lãi vay ngân hàng.

- Quyết toán A-B Công trình Sông Tranh 2; Công trình Sông Bung 4A; Công trình Đồng Nai 3 phấn đấu hoàn thành trong năm 2014.

- Bàn giao dứt điểm các Công trình cho Chủ Đầu tư để giải tỏa tiền bảo hành.

- Quyết toán các CT theo kế hoạch để giải tỏa tiền giữ lại chờ quyết toán

- Giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc với các Chủ đầu tư để thu hồi vốn.

- Về công tác quản lý thiết bị: trong quý 2/2014 phải phân loại thiết bị như sau: 

  + Thiết bị đang cần dùng: tập trung chăm lo, sửa chửa kịp thời để thi công.

  + Thiết bị chưa cần dùng: tổ chức cho niêm cất, bảo quản tránh mất mát. 

   + Thiết bị không cần dùng: làm thủ tục bán thanh lý để thu hồi vốn.

- Đôn đốc các đơn vị nghiệm thu các khối lượng thực hiện trong năm 2013 và tiền bảo hành trên các công trường để có nguồn vốn tiếp tục thi công trong quí 2 và năm 2014 (nhất là đối với thủy điện Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Tả trạch.)

3. Nâng cao năng lực quản ly, điều hành:

- Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế Tổng Công ty đã ban hành, tiếp tục rà soát và điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn của từng Công Trình. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu Đơn vị.

- Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của các Chi Nhánh, tạo sức bật và sự năng động trong tình hình mới. Các Chi Nhánh cần quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, chức danh để thuận tiện cho việc chỉ đạo và điều hành sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Công ty và các Đơn vị: Các Ban chức năng của Tổng Công Ty (đặc biệt là Ban Tài Chính) phối hợp chặt chẽ với các  đơn vị, Chi nhánh trong việc thu hồi công nợ, giải ngân từ các Chủ đầu tư khi các đơn vị, Chi nhánh đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán.

- Yêu cầu các đơn vị, các chi nhánh tuân thủ các qui định mới có hiệu lực thi hành trong năm 2014 về quản lý kinh tế  của Tổng Công ty đã ban hành như:  Ký kết hợp đồng với thầu phụ, quyết toán các vật tư, nhiên liệu, dầu mỡ phụ.. theo định kỳ hàng tháng, quí theo các định mức nội bộ đã phê duyệt, chấp hành nghiêm  các chế độ báo cáo theo qui định. Các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy chế đã ban hành.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực cá nhân của từng thành viên trong các Ban của Tổng Công Ty, tăng cường công tác giám sát kiểm tra tại các công trường để đảm bảo các yêu cầu về quản lý, phát hiện, sửa chữa và uốn nắn kịp thời các sai sót tại các đơn vị để đảm bảo công tác quản lý kinh tế đồng thời giúp các đơn vị chủ động trong thi công.

- Thủ Trưởng các Đơn vị (Công trường, Chi nhánh) thực hiện công tác điều hành và quản lý theo ủy quyền của Tổng công ty. Cá nhân, Đơn vị nào làm tốt sẽ được khen thưởng kịp thời; Cá nhân, Đơn vị nào làm sai quy định, quy chế của Tổng công ty và kết quả Sản xuất kinh doanh kém hiệu quả sẽ bị kỷ luật theo quy định của Tổng công ty.

IV.  BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
A. Hoạt động kiểm soát năm 2013:

   I/ Hoạt động, thù lao của ban kiểm soát:

     1/. Hoạt động của Ban Kiểm soát:


- Trong năm, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.


- Đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đồng thường niên năm 2013, các Nghị quyết của HĐQT trong năm. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các qui chế nội bộ đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.


- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, trả nợ dài hạn… trong năm.


- Ban kiểm soát đã cùng tham gia quyết toán từ đầu ,xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh và khả năng bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty.


- Định kỳ Ban kiểm soát tiến hành tổng kết, đánh giá việc kiểm tra, giám sát của mình trong thời gian qua và lên kế hoạch chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các buổi họp đột xuất điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, ban Tổng giám đốc hàng tuần tháng quí định kỳ,hoặc đột xuất, nhằm nắm bắt được thông tin kịp thời và cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của Tổng công ty.

     2/. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2013 là :   337.899.573 đồng


Trong đó :


- Bà Sầm Thị Thu Hương  - Trưởng ban:
214.313.076 đồng 

- Ông Đào Anh Tuấn         - Thành viên:          97.005.198 đồng 

- Ong Lê Tiến Luận           - Thành viên:          24.000.000 đồng ( thù lao )

Chi phí cho Ban kiểm soát :                                          9.623.183 đồng 

 II/ Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
     1/. Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD:

       - Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty số 82 ngày 22/04/2013 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2013, với những chỉ tiêu chính như sau: 


  
+ Doanh thu:
                                           650 tỷ đồng.


  
+ Lợi nhuận trước thuế:
                22,785 tỷ đồng.


  
+ Lợi nhuận sau thuế:

     17,089 tỷ đồng.

            
+ Chia cổ tức năm 2013 :                      7 %   

- Tình hình thực hiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: 

          + Doanh thu:                              737,748 tỷ đồng.     đạt 113,49 % 

          + Lợi nhuận trước thuế:              28,986  tỷ đồng      đạt 127,21 %                 

          + Lợi nhuận sau thuế:

 22,743 tỷ đồng      đạt 133,08 %

      2/ Tình hình vay vốn và trả nợ vay :

           Trong năm Tổng công ty không vay vốn đầu tư dài hạn chỉ phát sinh vay ngân hàng vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh 

           Trong năm đã vay 338,768 tỷ đồng  

           Trả nợ vay trong năm Tổng công ty đã trả nợ vay 316,493 tỷ đồng

            Trong đó trả nợ vay ngắn hạn :       305,658 tỷ đồng

                             Trả nợ vay dài hạn  :        10,835 tỷ đồng             

             3/. Tình hình vốn điều lệ:
       Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP đã thực hiện bàn giao Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi về Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và văn bản số 273/VPCP-ĐMDN ngày 09/01/2013 của Văn phòng Chính phủ.Để giảm vốn Nhà nước 18.030.466.916 đồng theo quết định số 536/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 18/03/2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT khi chuyển trường về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành bán đấu giá 1.803.046 cổ phần Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP do nhà nước nắm giữ theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK ngày 31/12/2013 của Ủy ban chứng khóan Nhà nước.

Tại thông báo số 101/TB-SGD HCM ngày 18/02/2014 Sở Giao dịch Chứng khóan TP Hồ Chí minh đã có thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ. Tổng số cổ phần bán được là 1.803.046 cổ phần. Việc bán đấu giá kết thúc vào ngày 07/03/2014. Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ đến thời điểm này là 38,22% vốn điều lệ .

 Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 856/NQ-HĐQT-TCT ngày 31/12/2013 về việc thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quĩ ,thực hiện văn bản số 369/UBCK-QLPH ngày 21/01/2014 về việc giao dịch cổ phiếu quĩ  . Ngày 17/03/2014 Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP đã hoàn thành việc mua lại 1.350.000 cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP làm cổ phiếu quĩ . 
       4/. Công tác kế toán và Báo cáo tài chính 2013:

Qua kiểm tra công tác tổ chức kế toán, các chứng từ, hồ sơ sổ sách phát sinh tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy:

-  Công tác kế toán được tổ chức hợp lý, khoa học đúng qui định, tuy nhiên việc luân chuyển chứng từ đôi lúc còn chậm.

- Chứng từ, sổ sách kế toán luân chuyển, lưu trữ gọn gàng, khoa học, cẩn thận. Toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán được thể hiện đầy đủ nên rất thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

- Đơn vị đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt và xác nhận đối chiếu với ngân hàng đầy đủ theo đúng qui định.

- Đơn vị đã tiến hành đối chiếu công nợ cuối kỳ tương đối đầy đủ và tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản cố định theo đúng qui định hiện hành.


Báo cáo tài chính năm 2013 tổng hợp và hợp nhất của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện, bao gồm những chỉ tiêu chính như sau:


a/. Tổng tài sản:



1.166,160    tỷ đồng  
gồm:



- Tài sản ngắn hạn:

   
   813,581
tỷ đồng          (69,76 %)



- Tài sản dài hạn:


   352,578
tỷ đồng 
  (30,24 %)



   Trong đó TSCĐ hữu hình:
      69,385
tỷ đồng


b/. Tổng nguồn vốn:


1.166,160    tỷ đồng  
gồm:



- Nợ phải trả:


    935,399   tỷ đồng          (80,21 %)



  Trong đó, nợ dài hạn:

    234,972
tỷ đồng



- Vốn chủ sở hữu:


    230,821  
tỷ đồng
 (19,79 %)

 III/ Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc:


- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT.


- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông. 

  IV/. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiếm soát với HĐQT ,Ban tổng giám đốc và cổ đông 

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Định kỳ hàng tuần, tháng quí Ban kiểm soát đều được mời tham gia tất cả các cuộc họp tuần, tháng quí hoặc đột xuất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ, tham gia góp ý kiến đóng góp về công việc điều hành quản lý phát triển sản xuất, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013. Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát về kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn bản điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đều được gửi cho Ban kiểm soát và có sự phối hợp kiểm tra phối hợp nhằm phục vụ cho việc điều hành hoạt động SXKD được tốt hơn.Ban kiểm soát nhất trí với kết luận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của các công trường chi nhánh trong năm 2013 và các biện pháp xử lý tháo gỡ trong công tác quản lý.

- Báo cáo tài chính hàng quí, của các chi nhánh công trường Tổng công ty đều được Ban kiểm soát xem xét, Báo cáo tài chính năm 2013 Ban kiểm soát đã thẩm định, trước khi trình HĐQT phê duyệt và kiểm toán độc lập kiểm toán. 

- Đối với cổ đông năm 2013 Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông , hoặc nhóm cổ đông , có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo qui định của điều lệ và luật Doanh nghiệp.

 V/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

       1/. Nhận xét đánh giá:


-  Năm 2013 là năm tiếp tục khó khăn trong tình hình chung của nền kinh tế cả nước và trên thế giới ,với sự linh hoạt trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị,  Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV để thực hiện kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận do thời kỳ này các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao, nguồn vốn của các dự án đã thi công chưa được chủ đầu tư thanh toán, làm tăng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao xe máy thiết bị do chưa có công trình gối đầu , Tổng công ty vẫn đạt được trên 28 tỷ đồng lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là sự cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

- Trong năm, đơn vị căn cứ vào quy định tính lương và kế hoạch quỹ lương để thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- Trong năm 2013 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2012 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã thông qua.

- Sau khi thẩm định, xem xét Báo cáo tài chính năm 2013 của đơn vị , Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, được lập theo đúng chế độ ,các chuẩn mực kế toán Việt Nam và được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2013. 

             2/. Kiến nghị:


- Trong năm 2014 Tổng công ty cần thực hiện nghiêm qui chế quản lý vật tư, tiền lương , thu hồi vốn từ chủ đầu tư để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.


- Việc nghiệm thu thanh toán phải kết hợp đồng thời - nghiệm thu với chủ đầu tư - thầu phụ- và phần tự làm đảm bảo doanh thu chi phí được phản kịp thời đầy đủ phản ảnh chính xác kết quả kinh doanh từng kỳ .


- Đổi mới, tăng cường tập trung công tác đấu thấu tìm kiếm việc làm 


- Tăng cường công tác đối chiếu công nợ trong và ngoài Tổng công ty đảm bảo các tài khoản công nợ phải được đối chiếu trên 90%.
   VI/ Kế hoạch công tác trong năm 2014 :


Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh , quản trị và điều hành của Tổng công ty.


Trong năm 2014 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và qui chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các qui định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, qui chế ,nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho Tổng công ty  ngày càng phát triển , đạt hiệu quả kinh doanh cao , đảm bảo lợi ích của các cổ đông, và người lao động.

V. NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Tổng Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong chiến lược phát triển công ty. Trong năm 2013, Tổng Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, đảm bảo tốt cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên thông qua hệ thống phúc lợi tiền lương, tiền thưởng, chế độ đào tạo về năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý và các chế độ phúc lợi khác. Trong năm 2013, mức lương bình quân là 4,311 triệu đồng/người/tháng. Đến thời điểm 31/12/2013 đội ngũ nhân sự của Tổng công ty là 1294 người.
Nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả trong việc phối hợp làm việc giữa các phòng ban, Tổng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao các quyền lợi cũng như trách nhiệm của từng phòng ban, đảm bảo sự nhất quán, phối hợp đồng bộ nhằm giảm thiểu chi phí gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng, Tổng Công ty sẽ nghiên cứu có thể bổ sung, điều phối nguồn nhân lực để đảm nhiệm công tác này, đảm bảo tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp.
THÔNG TIN CHUNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
Tổng Công ty không có cổ đông sáng lập. Tính đến thời điểm 31/12/2013, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:
	Nội dung
	Số lượng CP
	Tỷ lệ (%)

	Tổng vốn chủ sở hữu:

      Phần vốn Nhà nước
      Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
      Cổ đông khác

          Trong đó:  Người nước ngoài
	16.008.338
6.118.317
2.713.198
7.176.823
-
	100%

38,2%
16,9%
44,9%

-


CỔ ĐÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
	Họ tên
	Địa chỉ
	Số lượng CP
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng CP đại diện Nhà nước
	Tỷ lệ (%)

	Hội đồng quản trị
	
	
	 
	
	 

	Lê Quang Thế
	C1 cư xá 307, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	182.421 
	1,14%
	3.793.356
	62%

	Phạm Hữu Lạc
	05 Trần Văn Kỷ P14 Bình Thạnh TP HCM
	65.140
	0,4%
	2.324.961 
	38%

	Phạm Hồng Sơn
	201/99 Nguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh
	18.266
	0,11%
	-
	

	Nguyễn Văn Thạc
	389/5/9 QL13 KP5 Hiệp Bình Phước Thủ Đức TP HCM
	21.362
	0,13%
	- 
	-

	Phạm Văn Hiền
	10 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
	2.713.198 
	16,9%
	- 
	-

	Ban Kiểm soát
	
	 
	 
	 
	 

	Sầm Thị Thu Hương
	201/62 Nguyễn Xí Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	16.354 
	0,1%
	- 
	-

	Đào Anh Tuấn
	3F Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	3594 
	0,02%
	- 
	-

	Lê Tiến Luận
	3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
	- 
	-
	- 
	-

	Ban TGĐ
	
	 
	 
	 
	

	Đinh Văn Xô
	201/94 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	36.951 
	0,23%
	- 
	-

	Phạm Hồng Sơn
	201/99 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	18.669
	0,11%
	-
	-

	Nguyễn Văn Thạc
	389/5/9 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
	21.362
	0,13%
	
	-

	
	
	
	
	
	

	Đinh Văn Vân
	215/83 Nguyễn Xí
	115.369
	0,72%
	
	

	Từ ngày 31/3/2014 người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP có sự thay đổi, Ông Phạm Hữu Lạc – Tổng giám đốc – thành viên HĐQT đại diện 52% (3.793.356 cp) phần vốn nhà nước, ông Đinh Văn Vân – Phó Tổng giám đốc – kế toán trưởng TCT đại diện 48% vốn nhà nước (2.324.961 cp)
Ông Hoàng Đình Trí – phó trưởng ban xây dựng cơ bản Tập đoàn cao su VN sẽ đại diện 2.713.198 cổ phần của Tập đoàn cao su VN tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP thay ông Phạm Văn Hiền .




VI. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN
CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
Hiện nay Tổng Công ty có 2 công ty liên kết:

	Tên Công ty
	Vốn góp
	Địa chỉ
	Ngành nghề

	Công ty Cổ phần Xây dựng 43
	5.183.905.000
	44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh TP.HCM
	Xây dựng cơ bản

	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42
	4.421.584.724
	10A/29 An Bình, Dĩ An, Bình Dương
	Xây dựng cơ bản


CÁC CÔNG TY CON

Hiện nay Tổng Công ty có 3 công ty con:

	Tên Công ty
	VĐL (tỷ đ)
	Tỷ lệ góp vốn
	Địa chỉ
	Ngành nghề

	Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4B
	6,00
	51%
	205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM
	Kinh doanh Bất động sản

	Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy lợi 4A
	150,00
	51,0%
	205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh TP.HCM
	Kinh doanh Bất động sản

	Công ty cổ phần cung ứng lao động DV&XDTL
	3.06
	51,0%
	205ANguyễn Xí P26 Bình Thạnh TP HCM
	Cung ứng lao động , xây dựng, dịch vụ
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BAN THƯ KÝ





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN TGĐ





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG








Văn phòng





Ban Quản lý thiết bị vật tư





Ban Kỹ thuật CN & Thẩm định





Ban  QTKD





Ban Quản trị Nhân sự  + pháp chế





Ban Tài chính





Ông Lê Quang Thế


Chủ tịch Hội đồng quản trị


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật


Ông Lê Quang Thế được đề bạt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tháng 12 năm 2008. Ông có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.





Ông Phạm Hồng Sơn


Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi


Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi. Ông có kinh nghiệm gần 30 năm công tác trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thủy điện.





 Ông Phạm Hữu Lạc – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc TCT


Sinh năm 1958


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Phạm Hữu Lạc được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 01/2011. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.








Ông Nguyễn Văn Thạc


Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1966


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.








Ông Phạm Văn Hiền


Thành viên Hội đồng quản trị


Sinh năm 1953


Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  QTKD


Ông Phạm Văn Hiền được đề bạt giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty vào tháng 12 năm 2008. Hiện nay, ông hiện còn giữ chức phó Tổng Giám đốc, tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.








Ông Đinh Văn Xô


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực


Ông Đinh Văn Xô được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 từ năm 2003, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.





Ông Phạm Hồng Sơn


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1954


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi


Ông Phạm Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.





Ông Đinh Văn Vân


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1964


Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế


Năm 2012 Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm kế toán trưởng TCT. Ông có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực tài chính kế toán.








Ông Nguyễn Văn Thạc


Phó Tổng Giám đốc


Sinh năm 1966


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Nguyễn Văn Thạc được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 12 năm 2008. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.











 Ông Phạm Hữu Lạc – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc TCT


Sinh năm 1958


Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi


Ông Phạm Hữu Lạc được được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty từ tháng 01/2011. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng thủy lợi.
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